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Chương 4: Mạch khuếch đại dùng BJT

Mạch khuếch đại là mạch điện tử trong đó với một sự biến đổi nhỏ của
đại lượng điện ở đầu vào sẽ gây ra sự biến đổi lớn của đại lượng điện của đầu
ra. Các phần tử cơ bản của mạch điện là BJT có thể mắc theo sơ đồ B, E, C

Nội dung của chương này trình bày các kiểu mạch khuếch đại tín hiệu
nhỏ cơ bản dùng BJT như mạch EC, BC, CC và các mạch khuếch đại công suất
(khuếch đại tín hiệu lớn). Từ đó ta tính toán các thông số của mạch như hệ số
khuếch đại điện áp, hệ số khuếch  đại dòng điện, dạng sóng tại các vị trí trong
mạch...

Mục đích của chương này giúp sinh viên nắm được nguyên lý làm việc
của các mạch khuếch đại, các thông số cơ bản để ứng dụng trong việc thiết kế
mạch.

Các chỉ tiêu cơ bản của một mạch khuếch đại:

Hình 4.1. Mạng bốn cực đại diện cho mạch khuếch đại.

Nguồn tín hiệu vS được đưa đến ngõ vào của linh kiện điện tử, như BJT...
Nhờ vai trò hoạt động của BJT, trên điện trở tải R t sẽ nhận được tín hiệu đã
được khuếch đại nghĩa là tín hiệu này biến thiê n cùng quy luật với tín hiệu v S

nhưng có biên độ lớn hơn nhiều.
Tuỳ theo dạng của tín hiệu cần khuếch đại mà chia thành các loại mạch

khuếch đại cơ bản sau:
 Mạch khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm (khuếch đại DC).
 Mạch khuếch đại tín hiệu xoay chiều bao g ồm mạch khuếch đại tần số thấp,

trung bình và tần số cao.
Trong chương này, ta xét các mạch khuếch đại tần số trung bình.
Để đơn giản, giả thiết rằng nguồn tín hiệu v S cần khuếch đại có dạng

hình sin, tín hiệu ra trên tải vẫn có dạng hình sin (mạch khuếch đại lý tưởng).
Trong điều kiện đó, các đại lượng xoay chiều trong mạch như điện áp vào, dòng
điện vào, điện áp ra trên tải, dòng điện ra trên tải là những đại lượng hình sin.

Tín hiệu nhỏ là các đại lượng ở đầu vào, đầu ra biến thiên trong phạm vi
hẹp. Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ thường được đặt đầu tiên của một thiết bị
khuếch đại để khuếch đại tín hiệu còn chưa lớn. Dưới đây ta khảo sát các mạch
khuếch đại tín hiệu nhỏ theo phương pháp giải tích nghĩa là thay thế các mạch
cụ thể bằng sơ đồ tương đương xo ay chiều, sau đó tính toán các thông số đặc
trưng của mạch: hệ số khuếch đại điện áp, hệ số khuếch đại dòng điện , pha của
điện áp vào và điện áp ra ...
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4.1. Sơ đồ tương đương của BJT đối với tín hiệu nhỏ xoay chiều theo tham
số chuẩn:

4.1.1.  Mạch CE (Common Emittter):

Hình 4.2. Sơ đồ tương đương của BJT đối với mạch CE
Trong đó rbe=rb+ (1+ )re      (4.1a)

re    : điện trở vi phân của tiếp xúc J E.
 re=26mV/ IE . (4.1b)
rb : điện trở khối vùng Baze.
rc : điện trở vi phân của tiếp giáp JC.
ib : nguồn dòng điện được điều khiển bởi dòng i b.

4.1.2. Mạch BC ( Common Base ):

Hình 4.3. Sơ đồ tương đương của BJT đối với mạch CB

Trong đó reb= re + rb/(1+ ) (4.2)
re    : điện trở vi phân của tiếp xúc JE.

           re=26mV/ IE .
rb : điện trở khối vùng Baze.
rc : điện trở vi phân của tiếp giáp J C.
ie: nguồn dòng điện được điều khiển bởi dòng i e
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4.1.3. Mạch CC: (Common Collector)

Hình 4.4. Sơ đồ tương đương của BJT đối với m ạch CC
Trong đó rbe=rb+ (1+ )re

re    : điện trở vi phân của tiếp xúc J E.
 re=26mV/ IE .
rb : điện trở khối vùng Baze.
rc : điện trở vi phân của tiếp giáp J C.
ib: nguồn dòng điện được điều khiển bởi dòng i b

4.1.4. Nguyên tắc vẽ sơ đồ tương đương đối với tín hiệu xoay chiều;
Các tụ coi như nối tắt vì các tụ này có dung kháng rất nhỏ (gần như bằng

không ở tần số làm việc của mạch)
Nguồn một chiều Vcc coi như nối tắt vì giả thiết là nguồn lý tưởng có

nội trở bằng 0.

4.2. Mạch khuếch đại CE
4.2.1. Sơ đồ mạch:

Hình 4.5. Sơ đồ mạch khuếch đại CE

4.2.2. Tác dụng linh kiện:
R1,R2  : Điện trở phân cực;
RC : Điện trở tải cực C.
Vcc: nguồn một chiều;
vS: nguồn xoay chiều.

CB

E

 rbe

ib

rce

Điện áp vào

Điện áp ra

vt

Re

C2

Vcc

Rc

CE

C1

RtvS

R1

R2



Chương 4: Mạch khuếch đại dùng BJT

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

rS: nội trở nguồn xoay chiều;
CE : nối tắt thành phần xoay chiều ở cực E.
Re : Điện trở ổn định nhiệt; R t : điện trở tải.
C1: tụ liên lạc ngõ vào, ngăn thành phần 1chiều về v S.
C2: tụ liên lạc ngõ ra, ngăn thành phần 1 chiều về phía tải.

 Nguyên lý hoạt động:
Điện áp vào vS đưa đến đầu vào của mạch làm th ay đổi trạng thái hoạt động

của BTJ, các dòng điện base i b, ic có thể tăng hay giảm theo điện áp vào v s. Điện
áp biến thiên trên điện trở R C tạo nên điện áp xoay chiều trên cực Collector.
Điện áp này qua tụ C2 được đưa đến điện trở R t của mạch khuếch đại.

Hình 4.6. Dạng sóng của nguồn tín hiệu, tại cực C, và tại ngõ ra.

4.2.3. Sơ đồ tương đương:

Hình 4.7. Sơ đồ tương đương của mạch CE.

4.2.4. Tính toán tham số của mạch:
4.2.4.1. Điện trở vào của mạch:
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Nếu R1//R2 >>rbe thì RV=rbe

4.2.4.2. Hệ số khuếch đại dòng điện K i

Hệ số khuếch đại dòng điện K i là tỷ số của dòng điện ra và dòng điện
vào của mạch.
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Hệ số khuếch đại dòng điện K i phụ thuộc vào  của BJT, giá trị điện trở
của bộ phân áp, điện trở Rc, R t. Nếu ta chọn R1//R2>>rV, Rc>>Rt thì Ki.
Mạch EC có hệ số khuếch đại dòng điện lớn.

4.2.4.3. Hệ số khuếch đại điện áp Ku

Hệ số khuếch đại điện áp K u là tỷ số của điện áp trên tải và điện áp vào
của mạch.
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 Nếu R1//R2>>rV, rs rất nhỏ,  lớn thì hệ số khuếch đại điện áp K u lớn.
 Dấu trừ biểu thị điện áp ra với điện áp vào ngược pha nhau.

Bài tập 1:
Cho sơ đồ mạch như hình vẽ sau.
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R1=280 k; Rc=1 k; Re=0,5 k; Rt=1 k;
=100; rS=0 ; VCC =15V. Tính hệ số khuếch đại điện áp của mạch.

Trước hết tính chế độ tĩnh của mạch
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Câu hỏi mở rộng:
Với sơ đồ mạch như hình 4.8, nếu không có tụ CE thì hệ số khuếch đại

điện áp của mạch như thế nào? Nhận xét và giải thích tại sao.
Trả lời:
Nếu không có tụ CE thì trong sơ đồ tương đương của mạch sẽ có Re nối

giữa cực E và điểm đất. Như vậy điện áp xoay chiều v S sẽ bị rơi một phần trên
Re nên làm cho điện áp đặt lên tiếp xúc J E của BJT bị giảm. Nên điện áp ra trên
tải sẽ bị giảm theo, vì vậy hệ số khuếch đại điện áp của mạch gi ảm. Ta chỉ cần
nhận xét và giải thích như vậy chứ không cần phải tính lại  hệ số khuếch đại
điện áp vì câu hỏi không yêu cầu.
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Tính hệ số khuếch đại của mạch (hình 4.8) trong trường hợp không có tụ
CE. Từ đó giải thích tác dụng của tụ CE và cách t ính chọn tụ CE như thế nào?

Hệ thống lại các vấn đề cơ bản vừa học.

4.3. Mạch khuếch đại CB
4.3.1. Sơ đồ mạch:

Hình 4.10 . Sơ đồ mạch khuếch đại CB

4.3.2. Tác dụng linh kiện:
R1,R2 ,RC   : Điện trở phân cực.
Vcc: nguồn một chiều.
vs: nguồn xoay chiều.
rs: nội trở nguồn xoay chiều;
Re : Điện trở ổn định nhiệt.
C1: tụ liên lạc ngõ vào, ngăn thành phần 1c về E n.
C2: tụ liên lạc ngõ ra, cản thành phần 1 chiều về phía tải.
Cb : nối tắt thành phần xoay chiều;
 Rt : điện trở tải.

4.3.3. Sơ đồ tương đương:

Hình 4.11. Sơ đồ tương đương của mạch CE.

4.3.4.Tính toán tham số của mạch:
4.3.4.1. Điện trở vào của mạch:

Ta có:  Rv= Re //reb (4.6)

Rc

rS

VS

Rt
Re

C2

R2

C1

VCC

R1

Cb

ie

Rt

 reb

rS

Re
vS

i e Rc

rcb

iV iC it



Chương 4: Mạch khuếch đại dùng BJT

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

trong đó






1

b
e

e

eebb

e

eb
eb

r
r

i

irri

i

v
r (4.7)

4.3.4.2. Hệ số khuếch đại K i

Hệ số khuếch đại K i là tỷ số của dòng điện ra tải và dòng điện vào
của mạch
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 Hệ số khuếch đại dòng điện K i của mạch BC <1.

III.4.3. Hệ số khuếch đại điện áp K u

Hệ số khuếch đại điện áp Ku là tỷ số của điện áp trên tải và điện áp vào
của mạch.

 

Vs

tC

V

V

ts

t
i

VsV

tt

s

t

V

t
u

Rr

RR

r

R

Rr

R
K

Rri

Ri

v

v

v

v
K










//
.

(4.9)

 Điện áp ra với điện áp vào cùng pha nhau.
 Hệ số khuếch đại điện áp K u của mạch BC >>1.
Ku càng lớn khi Rn càng nhỏ.
Bài tập 3:
Cho sơ đồ mạch như hình 4.11. R 1=68 k; R2=22 k; Rc=1 k; Re=1

k; Rt=1 k; =100; rS =100; VCC =15V

Tính hệ số khuếch đại điện áp của mạch.

4.4. Mạch khuếch đại CC
4.4.1. Sơ đồ mạch:

Hình 4.12. Sơ đồ mạch khuếch đại kiểu CC
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4.4.2. Tác dụng linh kiện:
R1,R2 ,  : Điện trở phân cực.
VCC: nguồn một chiều.
vs: nguồn xoay chiều.
rS: nội trở nguồn xoay chiều.
Re : Điện trở ổn định nhiệt.
C1: tụ liên lạc ngõ vào, ngăn thành phần 1chiều về E n.
C2: tụ liên lạc ngõ ra, cản thành phần 1 chiều về phía tải.
Rt : điện trở tải.

4.4.3. Sơ đồ tương đương:

Hình 4.14. Sơ đồ tương đương của mạch khuếch đại CC

4.4.4.Tính toán tham số của mạch:

4.4.4.1. Điện trở vào của mạch:
 Rv= (R1 //R2 ) //rv (4.10)
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Nếu chọn R1//R2 >>rV thì RV lớn.

4.4.4.2. Hệ số khuếch đại K i

Hệ số khuếch đại K i là tỷ số của dòng điện ra tải và dòng điện vào của
mạch
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Hệ số khuếch đại dòng điện lớn.

4.4.4.3. Hệ số khuếch đại điện áp K u

Hệ số khuếch đại điện áp K u là tỷ số của điện áp ra tải và vào của mạch
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 Điện áp ra với điện áp vào cùng pha nhau.

Bài tập 4
Cho sơ đồ mạch như trên. R 1=68k; R2=22k;Re=1k; Rt=1k;

=100; Rn=100; Vcc=15V. Tính hệ số khuếch đại điện áp của mạch.
Bài tập 5: So sánh 3 loại trên và rút ra ưu nhược điểm của từng loại

mạch và ứng dụng.

4.5. Mạch khuếch đại công suất:
Mạch khuếch đại công suất là mạch khuếch đại tín hiệu lớn (tín hiệu mà

khoảng biến thiên biên độ lớn )
Ta xét mạch khuếch đại âm tần dùng khuếch đại công suất làm việc ở

dải tần số thấp, BW: 20 Hz – 20 KHz. Tín hiệu điện lấy từ datric  (phần tử biến
đổi đại lượng phi điện  đại lượng điện )  qua tầng khuếch đại sơ bộ thì
biên độ điện áp tìn hiệu đủ lớn ( vài V ) nhưng chưa đử công suất để kéo tải. Vì
vậy phải có một tầng cuối làm nhiệm vụ nâng công suất tín hiệu để cấp cho tải,
đó chính là tầng khuếch đại công suất.
Các chế độ làm việc cơ bản của mạch khuếch đại công suất:
4.5.1. Chế độ A:

Dòng điện ra iC xuất hiện ở cả hai nửa chu kỳ của tín hiệu vào.

Hình 4.15. Dạng sóng của điện áp vào và dòng ra i C

4.5.2. Chế độ B:
 Dòng điện ra iC xuất hiện ở một nửa chu kỳ của tín hiệu vào.
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Hình 4.16. Dạng sóng của điện áp vào và dòng ra i C

Tín hiệu ra bị méo dạng trầm trọng, để khắc phục ta dùng hai BJT thay
phiên nhau dẫn trong hai nửa chu kỳ thì sẽ khôi phục được dạng gốc của tín
hiệu.  tuy nhiên vẫn còn méo xuyên tâm do đặc tuyến vào của BJT sinh ra.
4.5.3. Chế độ AB:

Ta cấp phân cực ban đầu cho BJT để khắc phục méo xuyên tâm.
 Các mạch khuếch đại công suất cơ bản:
4.5.4. Mạch khuếch đại công suất chế độ A
4.5.4.1. Mạch khuếch đại công suất chế độ A tải ghép trực tiếp:

H ình 4.17. Mạch khuếch đại công suất chế độ A

H ình 4.18. Dạng sóng của điện áp và dòng ra.

RB  Rc

 Ic
Vcc

 VCE

 VCEmaxVCEmin

Icmax

Vcc

IcQ

  Ic(mA)

   Q

  VCEp

ILp
ic

t

  vCE


t

  Icmin

  VCE



Chương 4: Mạch khuếch đại dùng BJT

Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

Khi tín hiệu vào có dạng sóng sin, công suất ra của tín hiệu được xác định
theo biểu thức :

Pr = VCE.IC =
V ICEp Cp

2
 =

V I
R

CEp Cp

C

2

2


(4.14)

Căn cứ vào hình vẽ ta xác định được biên độ Icp và VCEP

Ta có : Icp=
2

minmax CC II 

 VCEP=
V VCE CEmax min

2
 Công suất ra :

))((
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(4.15)

Vậy căn cứ vào hình vẽ khi ta vẽ đường tải trên họ đặc tuyến ra ta hoàn
toàn xác định được công suất ra .
Ta nhận được công suất ra lớn nhất khi có điều kiện sau:

2
V

V

CEp

minmax

CC

CCCECE

V

VV
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

Lúc đó công suất ra cực đại :

P rmax=
1
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CC CQ  (4.16)

Công suất cung cấp cho mạch :

PCC =  1

0 2

2

T
V

T
I I t dt V I V

RCC CQ Cp CC CQ
CC

C
   sin (4.17)

Ta thấy khi tín hiệu vào hình sin thì trị trung bình đại số của điện áp C - E và
dòng collector không đổi vì vậy công suất cung cấp một chiều không phụ thuộc
vào tín hiệu vào và ra .

Hiệu suất cực đại của mạch điện đ ược xác định :

max=
P
P

V
R

V
R

r CC

C

CC

C

max

0

0
0

2 2

0
0100

8 2
100   = 25%

 Vậy hiệu suất  của mạch khuếch đại chế độ A rất thấp, do đó mà nó ít được sử
dụng .
4.5.3.2. Mạch khuếch đại công suất chế độ A tải ghép biến áp:

Sơ đồ mạch tương tự như hình 4.17. Tuy nhiên tải R c không được ghép
trực tiếp vào cực C của BJT mà được ghép qua biến áp. Nhờ đó hiệu suất được
tăng lên gấp đôi là 50%.
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Trong tầng khuếch đại chế độ A, điểm làm việc thay đổi xung quanh
điểm  tĩnh. So với tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ nó chỉ khác là biên độ của nó
lớn, tầng khuếch đại chế độ A hay dùng sơ đồ CE .

Mạch này có ưu điểm là tín hiệu ra trung thực, tuy nhiên hiệu suất thấp
do biên độ dòng điện và điện áp xoay chiều cực đại chỉ bằng dòng điện và điện
áp tĩnh.

4.5. 5. Các mạch khuếch đại chế độ B

Mạch điện khuếch đại chế độ B phải d ùng ít nhất là 2 transistor có cùng
cực tính hay khác cực tính (P hoặc N). Khi cần tăng công suất ra, ở mỗi tầng
công suất cuối thường hay dùng 2 transistor ở mỗi nhánh, mắc kiểu Darlingt ơn.
Nếu tầng công suất dùng 2 transistor cùng cực tính thì tầng kích phải là tầng
đảo pha để cấp 2 tín hiệu ngược pha ở cửa vào.

4.5.6. Mạch đẩy kéo biến áp

Ưu điểm của mạch này là ở chế độ tĩnh sẽ không tiêu thụ dòng do nguồn
cung cấp nếu không có tổn hao trên transistor. Mặt khác, vì không có dòng một
chiều chảy qua biến áp nên không gây méo do bão hòa từ. Hiệu suất của mạch
đạt lớn nhất, khoảng 78,5%.

Nhược điểm của nó là méo xuyên tâm lớn khi tín hiệu vào nhỏ, khi cả 2
vế khuếch đại không được cân bằng.

Như mạch hình trên đã chỉ rõ, ở nửa chu kỳ dương của tín hiệu đầu vào, T1

phân cực nghịch nên không dẫn, T2 phân cực thuận nên dẫn. Ở nửa chu kỳ âm
thì qúa trình xảy ra ngược lại. Lúc chưa có tín hiệu (Uv = 0) thì T1, T2 đều tắt,
sẽ không có dòng nguồn VCC chạy qua biến áp mà chỉ có dòng ngược ICE rất
nhỏ chảy qua.

Tại thời điểm chuyển tiếp giữa quá tr ình dẫn, ngắt của T1 và T2 sẽ gây nên
hiện tượng méo dạng sóng, gọi là méo dạng xuyên tâm.

4.5.7. Mạch khuếch đại công suất chế độ AB đẩy kéo không dùng biến áp:
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4.5.7.1. Mạch OTL(Output Transformer Less)
Ta xét sơ đồ mạch đơn giản sau (không xét đến mạch phân cực)

Hì nh 4.19. Mạch khuếch đại công suất OTL
2 BJT trên là 2 BJT bổ phụ có các tham số đối xứng n hau.
ở chế độ tĩnh, tụ C được nạp điện đến giá trị Ec/2. ở bán kỳ âm

của uth, BTT dưới dẫn, tụ C đóng vai trò là nguồn cung cấp cho nó và tải
loa, còn BJT trên tắt. Giải thích tương tự, ở bán kỳ dương của uth, BTT
trên dẫn, nguồn Vcc và tụ C  cung cấp cho nó và tải loa. Dòng xoay
chiều ic lần lượt chảy qua tải trong từng bán kỳ tương ứng, tạo nên điện
áp xoay chiều trên tải.

4.5.7.2. Mạch OCL (Output Capacitor Less)
Ta xét sơ đồ mạch đơn giản sau (không xét đến mạch phân cực)

Hì nh 4.19. Mạch khuếch đại công suất OTL

2 BJT trên là 2 BJT bổ phụ có các tham số đối xứng nhau.
ở bán kỳ dương của v th, BTT trên dẫn, còn BJT trên tắt. ở bán kỳ âm của
điện áp vào, BTT dưới dẫn,  BJT trên tắt. Dòng xoay chiều i c lần lượt
chảy qua tải trong từng bán k ú tương ứng, tạo nên điện áp xoay chiều
trên tải.
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